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Tình trạng bảo tồn 

Quyết định 194/CT ngày 09/08/1986 của Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng, đã quyết định thành lập 
hai khu rừng đặc dụng độc lập ở phía nam tỉnh 
Nghệ An: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Anh Sơn, 
huyện Anh Sơn với diện tích 1.500 ha và Khu Bảo 
tồn Thiên nhiên Thanh Thủy, huyện Thanh 
Chương với diện tích 7.000 ha. Hai khu bảo tồn 
trên sau này được kết hợp làm một để thành lập 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát tại các huyện 
Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương (Bộ NN và 
PTNT 1997).  

Năm 1993, Viện Điêù tra Quy hoạch Rừng đã 
xây dựng dự án đầu tư Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Pù Mát. Diện tích của khu bảo tồn thiên nhiên nêu 
trong tài liệu này là 93.400 ha, bao gồm 83.112 
ha khu bảo vệ nghiêm ngặt và 10.388 ha khu 
hành chính dịch vụ. Ngoài ra, tài liệu còn đề xuất 
thiết lập một vùng đệm với diện tích 83.000 ha 
(Anon. 1993a). Dự án đầu tư này đã được Uỷ ban 
Nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn theo Quyết 
định số 3355/QĐ-UB, ngày 28/12/1995. Cũng 
trong thời gian này, diện tích của khu bảo tồn 
thiên nhiên cũng được điều chỉnh thành 91.113 và 
vùng đệm là 86.000 ha (Blazeby et al. 1999). 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát có Ban Quản 
lý trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An 
(Grieser Johns ed. 2000). Pù Mát có tên trong 
danh sách các khu rừng đặc dụng Việt Nam đến 
năm 2010 là một khu bảo tồn thiên nhiên có diện 
tích 93.400 ha. Trong "Danh lục 2010" cũng đề 
xuất việc chuyển quyền quản lý đối với Khu Bảo 
tồn Thiên nhiên Pù Mát từ Chi Cục Kiểm Lâm lên 
Cục Kiểm Lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (Cục Kiểm Lâm 1998). 

Địa hình và thủy văn 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát nằm ở phía 
bắc dãy Trường Sơn. Độ cao của khu bảo tồn 
thiên nhiên giao động trong khoảng 100 đến 1841 
m, mặc dù 90% diện tích khu bảo tồn nằm ở độ 
cao dưới 1000 m. Đỉnh cao nhất nằm ở phía nam 
khu bảo tồn trên dãy núi nằm giữa biên giới Việt 
Nam - Lào. Nhiều thung lũng có sườn dốc chạy 
vuông góc với dãy dông cao hình thành nên hàng 
loạt các dãy núi nhỏ chạy theo hướng bắc - nam. 
Địa hình dốc hiểm trở ở hầu hết khu bảo tồn thiên 
nhiên đã cản trở việc chặt phá rừng trên quy mô 
lớn (Grieser Johns ed. 2000).  

Khu bảo tồn thiên nhiên nằm trong lưu vực của 
4 sông chính là Khe Thời, Khe Bù, Khe Choang 
và Khe Khang. Cả bốn con sông này đều đổ vào 

Tên khác  
Anh Sơn, Thanh Chương, Thanh Thuỷ 
Tỉnh 
Nghệ An 
Tình trạng 
Nghị định 
Ban quản lý được thành lập  
Có 
Vĩ độ 
18046' - 19008' vĩ độ Bắc 
Kinh độ 
104024' - 104059' kinh độ Đông 
Vùng địa lý sinh học 
05c - Bắc Trung Bộ 
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sông Cả chảy từ hướng tây sang đông qua một 
vùng thung lũng rộng ở phía bắc khu bảo tồn.  

Đa dạng sinh học 

Trong khuôn khổ của dự án do Liên minh 
Châu Âu tài trợ với tên gọi "Lâm nghiệp Xã hội và 
Bảo tồn Thiên nhiên tỉnh Nghệ An" (SFNC), hàng 
loạt đợt điều tra cơ bản về đa dạng sinh học đã 
được tiến hành tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù 
Mát trong các năm 1998 và 1999 (Grieser Johns 
ed. 2000). Các đợt điều tra này được xây dựng 
trên cơ sở các nghiên cứu trước đó của Viện Điều 
tra Quy hoạch Rừng (Anon. 1993a) và Frontier - 
Việt Nam (Kemp et al. 1995). Do có nhiều đợt 
khảo sát đã được tiến hành, nên có thể nói Pù 
Mát là một trong những vùng được nghiên cứu kỹ 
nhất về đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

Đến nay, đã có 1.144 loài thực vật bậc cao có 
mạch được khẳng định có phân bố tại Pù Mát, 
trong số đó có ít nhất là 3 loài mới cho khoa học là 
Cleistanthus sp. nov., Phyllagathis sp. nov. và 
Phrynium pumatensis. Thảm thực vật phân bố 
rộng nhất trong khu bảo tồn thiên nhiên là rừng 
thường xanh đất thấp. Kiểu rừng này ưu thế vởi 
các loài cây họ Dầu Dipterocarpaceae (Hopea 
spp. và Dipterocarpus spp.), Dẻ Fagaceae 
(Quercus spp., Lithocarpus spp. và Castanopsis 
spp.) và Long não Lauraceae (Cinnamomum spp. 
và Litsea spp.) (Grieser Johns ed. 2000).  

Tại các đai cao hơn, rừng thường xanh trên núi 
thấp bắt đầu xuất hiện. Dưới 1.500 m, kiểu rừng 
này ưu thế bởi các loài họ Dẻ Fagaceae, Long 
não Lauraceae và Sim Myrtaceae, tuy vậy vẫn 
thấy một vài loài thuộc họ Dầu Dipterocarpaceae 
xuất hiện. ở độ cao trên 1500 m, các loài cây họ 
Dâu Dipterocarpaceae hoàn toàn khưởng thấy xuất 
hiện, thảm thực vật đặc trưng bởi các loài hạt trần 
Sa mu Cunninghamia konishii, Pơ mu Fokienia 
hodginsii và Kim giao Decussocarpus 
wallichianus. Những vùng rừng chưa bị tác động 
của kiểu rừng này phân bố dọc theo các núi cao ở 
phía tây bắc của khu bảo tồn (Grieser Johns ed. 
2000). 

Pù Mát là một trong những vùng quan trọng 
nhất đối với công tác bảo tồn thú ở Việt Nam. Các 

đợt điều tra của SFNC đã khẳng định sự tồn tại 
của 3 loài thú đặc hữu Đông Dương là Sao La 
Pseudoryx nghetinhensis, Thỏ sọc Trung Bộ 
Nesolagus sp. nov. và Vượn đen má trắng/hung 
Hylobates leucogenys/gabriellae. Ngoài ra, còn có 
những ghi nhận chưa chắc chắn về một số loài 
đặc hữu Đông Dương khác là Mang lớn 
Megamuntiacus vuquangensis, Mang Trường Sơn 
Muntiacus truongsonensis, Lợn rừng Đông Dương 
Sus bucculentus Vọc vá chân nâu Pygathrix 
nemaeus nemaeus.  Các đợt điều tra trong khuôn 
khổ SFNC cũng khẳng định sự phân bố của hàng 
loạt các loài bị đe doạ tuyệt chủng trên toàn cầu ở 
Pù Mát như Khỉ mốc Macaca assamensis, Sói đỏ 
Cuon alpinus, Hổ Panthera tigris, Cầy vằn 
Hemigalus owstoni và Voi Elephas maximus 
(Grieser Johns ed. 2000). 

Đến nay, tổng số có 295 loài chim đã được ghi 
nhận tại Pù Mát, trong đó 22 loài đang hoặc sắp 
bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu (Round 
1999). Pù Mát được coi là nơi có các quần thể có 
ý nghĩa toàn cầu của các loài Trĩ sao Rheinardia 
ocellata và Niệc cổ hung Aceros nipalensis 
(Grieser Johns ed. 2000). 

Kết quả các đợt điều tra đa dạng sinh học đã 
chứng tỏ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát là một 
trong những mẫu chuẩn tốt nhất của hệ sinh thái 
vùng núi Trường Sơn và có ý nghĩa bảo tồn quốc 
tế. Khu bảo tồn thiên nhiên này là nơi còn giữ lại 
đựơc vùng rừng tự nhiên liên tục lớn nhất miền 
Bắc Việt Nam và được liên kết với các khu bảo vệ 
khác ở Việt Nam và Lào bằng những vùng rừng 
liên tục (Grieser Johns ed. 2000). 

Các vấn đề về bảo tồn 

Việc khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn vẫn 
đang diễn ra dọc theo các thung lũng bờ sông 
trong khu bảo tồn. Hoạt động này đang làm thay 
đổi cấu thành rừng và đe dọa nghiêm trọng quần 
thể của một số loài cây gỗ quan trọng, kể cả các 
loài bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu như Pơ 
mu Fokienia hodginsii và các loài cây gỗ họ dầu 
Dipterocarpaceae. Việc khai thác song mây và 
phong lan cũng đe dọa xóa sổ các loài này trong 
khu bảo tồn thiên nhiên (Grieser Johns ed. 2000). 
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Mối đe dọa lớn nhất đối với các loài bò sát và 
lưỡng thê trong khu bảo tồn là bị người dân địa 
phương săn bắt. Hầu hết các loài này được bán ra 
nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc. Nếu các 
quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên và 
luật về buôn bán các loài hoang dã không được 
thực thi nghiêm ngặt, quần thể của các loài rùa 
nước, kỳ đà và trăn ở Pù Mát sẽ bị đẩy đến nguy 
cơ tuyệt chủng (Blazeby et al. 1999).  

Tuy vẫn còn những diện tích rộng lớn các vùng 
sinh cảnh chưa bị tác động, nhưng săn bắn lại 
đang đe dọa quần thể của nhiều loài chim thú ở 
Pù Mát. Kết quả điều tra của SFNC cho thấy ít 
nhất một loài bị đe dọa trên toàn cầu là Voọc vá 
chân nâu đã bị tuyệt chủng trong khu bảo tồn ít 
nhất là từ 5 năm trước (Grieser Johns ed. 2000). 

Các mối đe dọa khác đến đa dạng sinh học ở 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát bao gồm phá 
rừng làm nương rẫy và khai thác vàng. Phá rừng 
làm nương rẫy thực sự nghiêm trọng ở phía phân 
khu Khe Khạng của khu bảo tồn, nơi còn khoảng 
1.100 dân sinh sống. Grieser Johns ed. (2000) 
kiến nghị cần phải di chuyển các hộ dân này ra 
ngoài khu bảo tồn để ngăn chặn sự xuống cấp 
của rừng ở những vùng đất thấp của khu bảo tồn. 
Khai thác vàng xảy ra ở nhiều nơi trong khu bảo 
tồn đặc biệt là ở vùng Khe Thơi phía tây bắc. Các 
hoạt động này chủ yếu từ người dân ở các vùng 
lân cận khu bảo tồn. Nó làm thay đổi cấu trúc hình 
dáng của bờ sông suối và gây ra sạt lở, tăng 
lượng trầm tích trong nước (Lê Trọng Cúc et al. 
eds. 1998). 

Với sự hỗ trợ của dự án SFNC, các mối đe doạ 
đối với đa dạng sinh học ở Pù Mát hiện đang được 
giải quyết qua cải thiện việc thực thi các quy định 
quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, hỗ trợ tìm kiếm 
các nguồn thu nhập thay thế cho người dân địa 
phương. Ngoài ra, việc phát triển các chiến lược 
bảo tồn có sự tham gia của các cộng đồng địa 
phương cũng đã được tiến hành từ giữa năm 1999 
(Grieser Johns ed. 2000). 

Các giá trị khác 

Rừng ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát bảo 
vệ vùng đầu nguồn của bốn con sông là nguồn 

cung cấp nước thủy lợi và sinh hoạt chính cho các 
cộng đồng dân cư sống ở vùng đệm. Ngoài ra, 
rừng ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát bảo vệ 
một phần vùng đầu nguồn của sông Cả, một sông 
chính của tỉnh Nghệ An. 

Các dự án có liên quan 

Dự án SFNC đang được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn thực hiện với đối tác là Uỷ 
ban Châu Ân. Dự án bắt đầu vào tháng 5/1997 và 
dự định thực hiện trong sáu năm. Dự án có tổng 
kinh phí 18,7 triệu Euro (SFNC 1998). Dự án 
SFNC được thiết kế nhằm bảo tồn nguồn tài 
nguyên rừng và đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn 
Thiên nhiên Pù Mát và vùng đệm (Grieser Johns 
ed. 2000).  
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